
295 

KHUYẾN CÁO 2008 CỦA HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM  

VỀ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ 

TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ EM 

 

Trưởng ban soạn thảo: GS.TS.BS. Hoàng Trọng Kim 

 Các ủy viên: GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước 

PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh 

TS.BS. Vũ Minh Phúc 

ThS.BS. Đỗ Nguyên Tín 

 

 

1. MỞ ĐẦU 

Tăng huyết áp (THA) ở trẻ em là một trong những bệnh lý tim mạch được quan tâm nhiều 

ở trẻ em và được xác định là yếu tố nguy cơ cho THA và các bệnh lý tim mạch khác khi trưởng 

thành. Tình trạng béo phì và lối sống thụ động ngày càng phổ biến ở trẻ em và thanh thiếu niên 

đã làm cho tần suất phát hiện THA ở trẻ em được ghi nhận nhiều hơn. Các báo cáo từ nhiều quốc 

gia khác nhau đã cung cấp càng ngày càng nhiều các bằng chứng về chẩn đoán và điều trị THA 

ở trẻ em. Tần suất THA ở trẻ em được ghi nhận khác nhau qua những nghiên cứu khác nhau từ  

0.8% đến 5%
 [1]

. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa xác định chính xác tần suất THA ở trẻ em vì 

tỷ lệ này còn thay đổi theo điều kiện sống, yếu tố như địa dư, chủng tộc, tuổi... 

THA ở trẻ em có nhiều đặc điểm khác với THA ở người lớn về chẩn đoán và điều trị. Đa 

số THA ở trẻ em là THA thứ phát, nên việc tiếp cận bệnh tùy thuộc nhiều vào việc chẩn đoán và 

can thiệp vào nguyên nhân gây bệnh. Có nhiều khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị THA ở 

người lớn nhưng không thể áp dụng máy móc cho trẻ em vì những khác biệt về đặc điểm sinh lý 

và bệnh lý. Các thuốc được chứng minh có hiệu quả trong điều trị THA ở người lớn thì chưa đủ 

bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả khi dùng cho trẻ em. Điều này cho thấy, mặc dù không 

hoàn toàn khác hẳn với người lớn, THA ở trẻ em cần được nhìn nhận và đánh giá theo những đặc 

trưng riêng cho đối tượng này. 

2. XÁC ĐỊNH THA Ở TRẺ EM 

2.1. Đo HA ở trẻ em 

Bảng 1: Những trường hợp cần đo HA cho trẻ < 3 tuổi 
[1] 

 Tiền sử sinh non, rất nhẹ cân, hoặc biến chứng trong thời kỳ sơ sinh cần được hồi sức tích cực. 

 Tim bẩm sinh đã phẫu thuật hoặc chưa phẫu thuật. 

 Nhiễm trùng tiểu tái phát, tiểu máu hoặc tiểu đạm tái phát. 

 Bệnh thận hoặc các dị dạng đường niệu đã biết trước đây. 

 Tiền sử gia đình bị bệnh thận bẩm sinh. 

 Ghép tạng đặc. 

 Bệnh ác tính hoặc được ghép tủy. 

 Dùng thuốc có nguy cơ làm THA. 

 Các bệnh hệ thống khác có liên quan đến THA (như đa u sợi thần kinh) 

 Có bằng chứng tăng áp lực nội sọ.  
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Vì tần suất THA ở trẻ em không nhiều như người lớn và việc đo HA không dễ dàng thực 

hiện nếu trẻ không hợp tác nên đo HA không bắt buộc thực hiện ở tất cả trẻ đến khám. Tuy 

nhiên, theo khuyến cáo hiện tại đối với trẻ > 3 tuổi nên được đo HA khi thăm khám, ít nhất 1 lần 

trong những lần khám sức khỏe. Đối với trẻ < 3 tuổi, chỉ đo HA trong một số trường hợp đặc biệt 

(Bảng 1) 
[1]

.
  

Ở trẻ em, một vấn đề quan trọng trong chẩn đoán THA là đo HA chính xác. HA ở trẻ em 

phụ thuộc rất nhiều vào dụng cụ và cách đo HA, nên dụng cụ đo phải thích hợp theo từng lứa tuổi 

và cách đo HA phải được thực hiện đúng 
[2]

. 

Tiêu chuẩn HA kế: Nên lựa chọn HA kế có băng quấn phù hợp với kích thước cánh tay của 

trẻ (Bảng 2). Bề rộng của máy đo HA phải chiếm 2/3 chiều dài của cánh tay hoặc khoảng 75% 

chiều dài cánh tay
 [1]

. Kích thước của bóng hơi trong băng quấn ít nhất phải có độ rộng lớn hơn 

38% và chiều dài lớn hơn 90% kích thước vòng cánh tay của trẻ 
[3]

. Theo các tác giả ở Anh [4], tỷ 

lệ giữa chiều rộng của bóng hơi và vòng cánh tay là 40% và tỷ lệ giữa độ dài băng quấn với vòng 

cánh tay là 90%-100%. Nếu băng quấn quá nhỏ sẽ làm HA cao giả tạo, nhưng với băng quấn quá 

rộng (tỷ lệ chiều rộng của bóng hơi so với vòng cánh tay > 0.4) có làm HA thấp giả tạo hay 

không thì chưa có đủ bằng chứng để xác định rõ ràng 
[2]

. Tỷ lệ giữa độ rộng và chiều dài của 

bóng hơi trong băng quấn lý tưởng là 1:2 
[1]

.  

Bảng 2: Tiêu chuẩn của HA kế tính theo tuổi 
[2]

 

Tuổi Độ rộng của băng quấn (cm) Độ dài của băng quấn (cm) 

Sơ sinh 4 5-10 

Nhũ nhi 6 12 

1-5 tuổi 8 15 

6-9 tuổi  10 20 

10 tuổi trở lên 13 23 

Trẻ lớn béo phì 15 30 

Đo HA ở đùi ở trẻ lớn 18  36 

 

Chuẩn bị bệnh nhân: Nên chuẩn bị BN trước khi đo HA, điều này có thể ảnh hưởng nhiều 

đến kết quả đo. Lý tưởng là nên cho BN tránh dùng thuốc hoặc thức ăn có tính khích thích và 

ngồi nghỉ hoàn toàn ít nhất trong 5 phút trước khi đo. Khi đo BN ngồi dựa lưng, chân để trên nền 

nhà, tay phải để trên bàn với khuỷu tay ngang mức với tim 
[2]

. Đặt ống nghe ở bờ dưới của băng 

quấn, cách nếp gấp khuỷu khoảng 2cm. Mặc dù có ít bằng chứng cho thấy không sai biệt đáng kể khi 

để ống nghe lệch khỏi vị trí này chút đỉnh hoặc nằm dưới băng quấn 1 ít. Đối với trẻ nhỏ (<3 tuổi) 

nên đo HA khi nằm. Ở trẻ em nên dùng phần chuông nghe để có thể nghe rõ các tiếng Korotkoff 

hơn
 [3]

. 

HA tâm
 
thu được xác định bằng tiếng Korotkoff đầu tiên (K1), HA tâm trương được xác 

định bằng tiếng K5 hoặc khi tiếng Korotkoff biến mất. Ở trẻ em, một số trường hợp tiếng K5 vẫn 

còn nghe khi HA xuống còn mức 0mmHg. Trước đây, khuyến cáo năm 1987 khuyên nên dùng 

K4 cho trẻ < 13 tuổi và dùng tiếng K5 cho trẻ  13 tuổi để xác định HA tâm trương [5]. Tuy 
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nhiên, theo khuyến cáo 2004, trong trường hợp tiếng K5 còn nghe ở mức 0mmHg, thì lấy tiếng 

K4 là HA tâm trương cho tất cả trẻ em 
[1]

. Do đó, chúng tôi khuyến cáo dùng tiếng K5 để xác 

định HA tâm trương cho tất cả các trẻ và chỉ dùng tiếng K4 để xác định HA tâm trương khi tiếng 

K5 còn nghe đến mức 0mmHg. 

Phương pháp đo bằng ống nghe với HA kế thủy ngân cho thấy có kết quả chính xác hơn 

các loại khác. Các loại HA kế đồng hồ phải được kiểm tra định kỳ mỗi 6 tháng. Ở trẻ em, đôi khi 

trẻ không hợp tác nên khó đo HA bằng ống nghe. Trong trường hợp này, dùng HA điện tử có 

nhiều thuận lợi hơn, đặc biệt là dễ dùng cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi và tiện dụng cho việc theo dõi 

HA trong hồi sức. Tuy nhiên, mức độ chính xác vẫn chưa được thống nhất vì còn ít các bằng 

chứng về độ chính xác của các dụng cụ này. Do đó, nếu đo HA bằng các máy đo điện tử thấy HA 

cao (trên bách phân vị thứ 90) thì phải kiểm tra lại bằng cách đo bằng ống nghe 
[1]

. 

Cần phải xác định HA qua nhiều lần thăm khám trước khi khẳng định trẻ bị THA. Trừ 

những trường hợp THA nặng, sau lần đo đầu tiên, nếu HA > bách phân vị thứ 90 nên đo lại HA 2 

lần tại cùng một chỗ và lấy giá trị trung bình qua mấy lần đo.
 
 

2.2.  Đo HA trong 24 giờ 

Ở trẻ em, hiện tượng THA thoáng qua, THA do stress và THA do áo choàng trắng rất phổ 

biến. Do đó, đo HA trong 24 giờ rất cần thiết và giúp ích nhiều trong chẩn đoán THA ở trẻ em, 

giúp loại trừ các tình trạng THA thoáng qua này 
[1]

. Đo HA 24 giờ còn cho biết thời điểm thay đổi 

HA trong ngày, lúc ngủ và thức để đánh giá tình trạng cường giao cảm hay gặp ở trẻ em và điều 

chỉnh liều và cách dùng thuốc hạ áp. Các nghiên cứu gần đây cho thấy có mối liên quan giữa kết 

quả holter HA với phì đại thất trái 
[6]

. Như vậy, đo HA trong 24 giờ là một thăm dò cần thiết ở trẻ 

em bị THA hoặc nghi ngờ THA 
[7]

. Đánh giá tính khả thi khi thực hiện đo HA 24 giờ ở trẻ em cho 

thấy đo HA trong 24 giờ có thể thực hiện ở trẻ em với tỷ lệ thành công cao 
[8-11]

. 

Kết quả của các nghiên cứu trên holter HA trong 24 giờ cho thấy mức HA tâm thu lẫn tâm 

trương thu được cao hơn so với phương pháp đo bằng HA kế 
[12]

.  

2.3. Trị số HA chuẩn ở trẻ em 

Dựa vào số liệu từ cuộc khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em toàn quốc gia của Mỹ 

(NHANES) đã đưa ra bảng chỉ số HA theo tuổi, giới tính và chiều cao cho trẻ em theo từng bách 

phân vị thứ 50, 90, 95, 99 (Bảng 3 và Bảng 4) 
[1]

. Kết quả từ 6 quốc gia Châu Âu trên số lượng lớn trẻ 

(n = 28 043) cho thấy trị số HA bình thừơng và ngưỡng THA cũng tương tự với kết quả của Hoa Kỳ. 

Sự khác biệt trung bình HA tâm thu giữa trẻ nam và nữ là 6 mmHg và HA tâm trương là 3mmHg 
[13]

. 

Cách áp dụng bảng trị số HA theo tuổi, giới và chiều cao 
[1]

: 

1. Dùng bảng chuẩn chiều cao để xác định bách phân vị về chiều cao của trẻ.  

2. Đo và xác định HA tâm thu và tâm trương  

3. Dùng bảng thích hợp theo từng giới khác nhau.  

4. Tìm tuổi của trẻ nằm bên trái của bảng. Theo hàng ngang của lứa tuổi đó, xác định cột 

dọc bách phân vị theo chiều cao của trẻ.  

5. Từ đó tìm các bách phân vị thứ 50, 90, 95, 99 của HA tâm thu ở các cột dọc bên trái và 

tâm trương ở các cột dọc bên phải. 
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6. Nếu HA > bách phân vị thứ 90, nên đo HA lại 2 lần nữa ngay tại chỗ và lấy trị số trung 

bình của các lần đo.  

7. Nếu HA > bách phân vị thứ 95, nên phân giai đoạn của THA. 
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Bảng 3: HA của trẻ trai từ 1- 17 tuổi theo chiều cao 
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Bảng 4: HA của trẻ gái từ 1- 17 tuổi theo chiều cao  
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2.4. Chẩn đoán THA ở trẻ em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: Chẩn đoán và theo dõi HA trong THA ở trẻ em 
[14]

. 

 

THA ở trẻ em được định nghĩa là khi HA tâm thu và/ hoặc HA tâm trương  bách phân vị 

thứ 95 theo giới, tuổi và chiều cao. Cần phải xác định trị số HA qua nhiều lần đo (ít nhất qua 3 

lần đo khác nhau) vì ở trẻ em, HA những lần đo sau sẽ có khuynh hướng giảm dần do BN bớt lo 

lắng hơn lần đầu 
[2]

. 

Phân độ THA ở trẻ em dựa trên trị số huyết áp tâm thu và tâm trương (Bảng 5). Khi HA 

tâm thu và tâm trương nằm ở 2 phân loại khác nhau, chọn phân loại cao hơn. Tiền THA ở trẻ em 

được xem là có nguy cơ cao bị THA và tổn thương cơ quan đích khi trưởng thành. BN có HA  

THA do áo 

choàng trắng 

THA 

HA có giảm HA không giảm 

Đo HA hoặc 

tự đo HA 

Điều chỉnh các liệu 

pháp điều trị theo kết 

quả HA 24 giờ định kỳ 

hoặc đo HA thông 

thường hoặc tự đo HA 

Đo HA 24 giờ 

hàng năm 

Can thiệp điều trị 

Can thiệp điều trị 

Bệnh nhân nghi ngờ THA 

Đo HA ít nhất 3 lần khác nhau 

HA bình thường 

Có THA 

Theo dõi sức khỏe 

định kỳ có đo HA 

hoặc tự đo HA 

Đo HA trong 24 giờ  
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bách phân vị thứ 95 ở tại phòng khám hoặc bệnh viện, nhưng HA bình thường (< bách phân vị 

thứ 90) khi ở ngoài được xem là THA do áo choàng trắng. Nên theo dõi HA trong suốt 24 giờ cho 

những BN này để xác định chẩn đoán.  

Bảng 5: Phân độ THA ở trẻ em 
[1] 

HA bình thường HA tâm thu và tâm trương < bách phân vị thứ 90 theo giới và tuổi. 

Tiền THA Bách phân vị thứ 90 ≤ HA tâm thu hoặc tâm trương < bách phân vị thứ 95, 

hoặc nếu HA  120/80 mm Hg thậm chí thấp hơn bách phân vị thứ 90 (ít 

nhất qua 3 lần đo khác nhau). 

THA 

 

Giai đoạn 1  

 

Giai đoạn 2 

HA tâm thu hoặc tâm trương  bách phân vị thứ 95 theo giới và tuổi (ít nhất 

phải đo 3 lần). 

Bách phân vị thứ 95 ≤ HA ≤ bách phân vị thứ 99 + 5mmHg: nên đo lại HA 2 

lần để xác định lại.   

HA > bách phân vị thứ 99 + 5mmHg: cần can thiệp ngay 

 

Hiện tượng HA của trẻ có xu hướng giảm dần ở những lần đo sau do lo lắng, stress hoặc 

THA do áo choàng trắng là rất phổ biến ở trẻ em. Để loại bỏ những trường hợp THA thoáng qua 

này, việc theo dõi HA và tự đánh giá HA sau khi nghi ngờ THA để xác định chẩn đoán cũng là 

một phần quan trọng trong chẩn đoán THA ở trẻ em (Sơ đồ 1). 

3. THA NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM 

3.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán THA nguyên phát ở trẻ em 

Bảng 6: Tiêu chuẩn chẩn đoán THA nguyên phát ở trẻ em 
[16] 

Tiêu chuẩn chính 

 HA tâm thu và/ hoặc HA tâm trương trung bình sau 2-3 lần đo cao hơn bách phân vị 

thứ 95 tính theo tuổi, giới và chiều cao và được ghi nhận tương tự sau 3 lần lặp lại trong 

khoảng thời gian 2-3 tháng và/hoặc 

 Kết quả đo HA suốt 24 giờ cho thấy cao hơn bách phân vị thứ 95 và/ hoặc không tìm 

thấy giảm vào ban đêm (HA tâm thu giảm <10%, phản ánh mức độ giảm của hoạt tính 

giao cảm khi ngủ) 

 Không xác định được nguyên nhân thứ phát của THA 

Tiêu chuẩn hỗ trợ 

 Đáp ứng bất thường với các stress tâm lý 

 THA vô căn không liên quan đến hoạt tính renin trong máu.  

 Bằng chứng về tổn thương cơ quan đích: những thay đổi đáy mắt, lớn thất trái được xác 

định qua ECG và/hoặc siêu âm tim 

 Tiền sử gia đình THA 

 

Mặc dù ít gặp nhưng THA nguyên phát đã được xác nhận có thể xảy ra ở trẻ em. THA 

nguyên phát ở trẻ em là một yếu tố nguy cơ cho dự báo THA khi trẻ trưởng thành. THA nguyên 

phát ở trẻ em có liên quan đến tiền sử gia đình có người bị bệnh lý tim mạch, béo phì, rối loạn 

giấc ngủ và nhiều yếu tố nguy cơ khác. Khi tần suất của các yếu tố này tăng, đặc biệt tỷ lệ béo 

phì gia tăng đáng kể, làm cho tỷ lệ trẻ em được chẩn đoán THA nguyên phát ở trẻ em cũng tăng 
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theo 
[15]

. Chẩn đoán THA nguyên phát ở trẻ em khi không tìm được bất cứ nguyên nhân thứ phát 

nào sau khi đã tích cực tìm kiếm (Bảng 6). 

Ở người lớn, THA nguyên phát có thể ở mức độ nặng, nhưng THA nguyên phát ở trẻ em 

thường là THA nhẹ hoặc THA giai đoạn 1, hiếm khi gây THA nặng. Do đó, việc điều trị THA 

nguyên phát ở trẻ em thường chỉ tập trung vào đánh giá và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Tuy 

nhiên, tổn thương cơ quan đích vẫn có thể xảy ra và là yếu tố tiên lượng nặng cần được phát hiện 

và điều trị sớm 
[16]

.  

3.2. Các yếu tố nguy cơ trong THA nguyên phát ở trẻ em 

3.2.1. Tiền sử gia đình 

Tiền sử gia đình là một yếu tố quan trọng trong THA nguyên phát ở trẻ em cần được hỏi và 

đánh giá kỹ
 [15]

. Các yếu tố được xác định có liên quan đến THA nguyên phát ở trẻ em là tiền sử 

mắc các bệnh lý tim mạch như đau thắt ngực, THA và đái tháo đường 
[17]

. Các nghiên cứu trên số 

lượng lớn trẻ em cũng ghi nhận tiền sử gia đình xảy ra khoảng 32%-50% các trường hợp THA 

[18,19]
.  

Vai trò bệnh tim mạch của cả cha lẫn mẹ đều rất quan trọng đối với trẻ. Các yếu tố này ở 

người cha có liên quan độc lập đến nguy cơ THA và các bệnh tim mạch khác ở trẻ. Riêng THA ở 

cha hoặc/và mẹ là một yếu tố tiên đoán độc lập cho THA tâm thu của trẻ sau này 
[20]

. Nếu cả cha 

lẫn mẹ đều có bệnh tim mạch, nguy cơ THA và rối loạn lipid máu của trẻ sẽ cao hơn nhiều 
[18,21]

. 

Theo Miyao S, tỷ lệ THA ở trẻ khoảng 4.2 -17.6% nếu cả cha và mẹ không THA, 15.9 - 56.8% 

nếu chỉ một người THA, 44- 73.3% nếu có cả cha mẹ đều bị THA 
[21]

. Trong nghiên cứu 

Bogalusa Heart cũng đã ghi nhận những trẻ có cha mẹ bị THA sẽ có nguy cơ THA sau 10 tuổi và 

có nguy cơ rối loạn lipid máu
 [18]

. 

3.2.2. Béo phì  

Trẻ bị THA nguyên phát thường là trẻ béo phì. Mối liên quan chặt chẽ giữa THA và béo 

phì cũng như tần suất béo phì đang gia tăng ở trẻ em làm cho THA và béo phì trở thành một vấn 

đề sức khỏe quan trọng ở trẻ em 
[1]

.  

Béo phì xảy ra khoảng 35-50% các trường hợp THA ở thanh thiếu niên và là một trong 

những nguyên nhân quan trọng nhất gây ra và kéo dài tình trạng THA nguyên phát ở trẻ em 
[16]

. 

Những trẻ có khối lượng mỡ trong cơ thể nhiều hơn 25% sẽ có nguy cơ THA gấp 2.8 lần so với 

những trẻ khác
 [22]

. Kết quả từ 8 nghiên cứu dịch tễ ở Hoa Kỳ trên 47.000 trẻ em cho thấy nguy 

cơ THA cao hơn nhiều ở những trẻ có BMI cao so với trẻ có BMI bình thường 
[23]

. Trẻ béo phì có 

nguy cơ THA tâm thu và tâm trương gấp 4.5 và 2.4 lần so với trẻ bình thường 
[24]

. Sorof JM 
[25]

 đã 

thực hiện một nghiên cứu trên 2.460 học sinh có tuổi trung bình 15.1 tuổi, ghi nhận tỷ lệ THA ở 

trẻ béo phì gấp 3 lần so với trẻ không béo phì (33% so với 11%).  

Mối liên quan giữa THA và béo phì được xác nhận xảy ra rất sớm, từ khi trẻ khoảng 5 tuổi 

[26]
. Trong nghiên cứu Bogalusa Heart cũng đã xác nhận có mối liên quan chặt giữa khối lượng 

mỡ ở thân và HA tâm thu ở trẻ từ 5-17 tuổi 
[27]

. Tuy nhiên, theo nghiên cứu Muscatine cho thấy 
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những thay đổi trọng lượng cơ thể liên quan trực tiếp đến những thay đổi của HA xuất hiện  muộn 

hơn khi trẻ > 11 tuổi 
[28]

. 

Trẻ béo phì thường có liên quan đến tình trạng kháng insulin (một yếu tố tiền tiểu đường), 

hội chứng kháng insulin (tăng triglyceride, giảm HDL, béo phì ở thân và cường insulin máu), 

cường insulin, hội chứng chuyển hóa là các yếu tố nguy cơ cho bệnh tim mạch và đái tháo đường 

type 2 
[29]

. 

Béo phì còn được xem là một yếu tố độc lập với diễn tiến đến tổn thương cơ quan đích 

trong THA nguyên phát ở trẻ em 
[16]

. 

Với các bằng chứng hiện tại, béo phì được xác định là một yếu tố nguy cơ cho THA 

nguyên phát ở trẻ em và những rối loạn chuyển hoá đi kèm, và cũng là yếu tố nguy cơ dẫn tới tổn 

thương cơ quan đích sớm hơn trong THA. 

3.2.3. Rối loạn dung nạp đường  

Rối loạn dung nạp đường xảy ra khoảng 20-25% ở trẻ thanh thiếu niên bị béo phì nặng và 

được xác nhận có liên quan đến hội chứng chuyển hoá ở trẻ em 
[16]

.  

Một nghiên cứu đa biến cho thấy có liên quan chặt giữa nồng độ insulin với HA tâm thu và 

tâm trương ở trẻ em từ 5-12 tuổi và ở người trẻ từ 18-26 tuổi 
[30]

. Nghiên cứu Bogalusa Heart  
[31]

 

cũng đã xác định tăng insulin kéo dài ở trẻ em sẽ có nguy cơ tăng HA tâm thu (+7 mmHg), tăng 

HA tâm trương (+3 mmHg), tăng chỉ số khối cơ thể (+9 kg/m
2
), tăng triglyceride (+ 58 mg/dl), 

tăng LDL (+11 mg/dl), tăng VLDL (+8 mg/dl), tăng glucose (+9 mg/dl) và giảm HDL (-4 mg/dl). 

Những trẻ có tiền sử gia đình bị đái tháo đường được ghi nhận có tỷ lệ béo phì tăng gấp 3 lần và 

bị THA gấp 1.2 lần. Khi trưởng thành, những trẻ này có nguy cơ bị THA gấp 2.5 lần, béo phì gấp 

3.6 lần và rối loạn lipid máu gấp 3 lần so với những trẻ khác
 [31]

.  

Từ các bằng chứng trên, rối loạn chuyển hoá đường được xem là một yếu tố nguy cơ quan 

trọng trong THA ở trẻ em. Rối loạn chuyển hoá đường cũng có liên quan đến các yếu tố nguy cơ 

khác của bệnh tim mạch ở trẻ em và có tính chất gia đình.  

Khuyến cáo của chương trình giáo dục sức khoẻ quốc gia Hoa Kỳ về THA ở trẻ em 

khuyên nên đo nồng độ glucose và lipid máu ở trẻ béo phì có HA từ bách phân vị thứ 90-94 và ở 

tất cả trẻ có HA > bách phân vị thứ 95 
[1]

. Nếu trong gia đình có người bị đái tháo đường type 2 

thì phải đo nồng độ HbA1c và test dung nạp glucose. Các xét nghiệm này nên lập lại định kỳ để 

phát hiện sớm những thay đổi bất thường cho cả trẻ em và thanh thiếu niên nếu là đối tượng có 

nguy cơ 
[1]

. 

3.2.4. Tăng hoạt tính của hệ giao cảm 

Hoạt tính giao cảm tăng quá mức được thể hiên trên holter HA trong 24 giờ với tình trạng 

biến đổi HA tâm thu và tâm trương giữa ban ngày và ban đêm 
[16]

. Kết quả đo HA suốt 24 giờ 

cho thấy HA cao hơn bách phân vị thứ 95 và/ hoặc không tìm thấy giảm vào ban đêm (bình 

thường HA tâm thu ban đêm phải giảm > 10%), gợi ý tình trạng hoạt tính giao cảm tăng quá mức.  

Tình trạng gia tăng đáp ứng giao cảm của những trẻ bị THA nhiều hơn người lớn 
[16]

. THA 

lúc ngủ ở thanh thiếu niên được xem là có nguy cơ cao bị phì đại thất trái nhiều hơn 
[32]

. Như vậy, 
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holter HA 24 giờ là một thăm dò cần thiết không chỉ để chẩn đoán THA mà còn gợi ý tình trạng 

tăng hoạt tính giao cảm rất hay gặp trong THA ở trẻ em. 

 

3.2.5. Tăng hoạt tính renin trong máu 

Tăng hoạt tính rennin ở những bệnh nhân THA nguyên phát có liên quan đến nguy cơ cao 

bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận 
[33]

. Ở trẻ em, các nghiên cứu về hoạt tính renin trong 

THA còn ít. Các nghiên cứu này chỉ thực hiện trên số lượng bệnh nhân ít. Kết quả cho thấy tỷ lệ 

tăng hoạt tính giao cảm trong THA ở trẻ em khoảng 14-25% 
[34,35]

.  

Cho đến nay, chưa có dữ liệu về diễn tiến của nồng độ renin trong máu khi theo dõi lâu dài 

ở những trẻ THA. Do đó, quan điểm dùng thuốc ức chế rennin cho tất cả các trẻ THA vẫn chưa 

được đồng thuận giữa các tác giả. 

3.2.6. Chế độ ăn 

Có nhiều bằng chứng ủng hộ cho vai trò của lượng muối natri ăn vào trong THA nguyên 

phát ở trẻ em và người lớn 
[16]

. Simons- Morton và Obarzanck 
[36] 

đã tổng kết 25 nghiên cứu quan 

sát mối liên quan giữa lượng natri ăn vào và HA, đã xác nhận mối liên quan này. 

Hiện tượng nhạy cảm với muối, biểu hiện HA tăng đáp ứng lại khi ăn muối nhiều, cũng 

được xác nhận ở trẻ em. Những thanh thiếu niên nhạy cảm với muối và có tiền sử gia đình THA 

sẽ có HA tăng cao hơn khi ăn muối nhiều so với những trẻ không nhạy cảm với muối và/ hoặc có 

tiền sử gia đình không THA khi đo HA 24 giờ 
[37]

. Mối liên quan giữa béo phì, nhạy cảm với 

muối và thay đổi HA ở trẻ em qua một số nghiên cứu cho thấy những thanh thiếu niên béo phì 

khi giảm lượng muối ăn vào, HA sẽ giảm nhiều hơn so với những trẻ không béo phì
 [38]

. 

Lượng kali ăn vào cũng ảnh hưởng đến HA. Một nghiên cứu trong 7 năm ở Hà Lan cho 

thấy những trẻ ăn chế độ ăn nhiều muối Kali sẽ có tốc độ tăng HA chậm hơn so với trẻ có chế độ 

ăn ít muối kali hơn (1.4mmHg so với 2.4mmHg mỗi năm) 
[39]

. Tuy nhiên, Simons- Morton và 

Obarzanck ghi nhận qua 6 nghiên cứu về mối liên quan giữa kali và HA cho thấy mối liên quan 

này không chắc chắn 
[36]

. Vì vậy, cho tới nay chưa đủ bằng chứng để xác nhận hay bác bỏ mối 

liên quan này. 

Như vậy, khác với người lớn, vai trò của việc giảm natri và duy trì kali trong chế độ ăn ở trẻ 

THA vẫn còn ít bằng chứng để xác định hiệu quả rõ ràng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo hiện tại 

của chương trình giáo dục THA quốc gia của Hoa Kỳ về phòng ngừa THA đã nhấn mạnh 2 vấn 

đề quan trọng trong phòng ngừa THA là giảm natri và duy trì đủ kali trong chế độ ăn. 

3.2.7. Rối loạn giấc ngủ 

Các rối loạn giấc ngủ bao gồm ngưng thở khi ngủ có liên quan đến THA và các bệnh động 

mạch vành, suy tim, đột quỵ ở người lớn 
[40,41]

.
 
Mặc dù còn ít bằng chứng, nhưng các kết quả khảo 

sát cũng cho thấy rối loạn giấc ngủ có liên quan đến THA ở trẻ em 
[1]

. Một khảo sát trong dân số 

trẻ em cho thấy khoảng 15% trẻ ngủ ngáy và khoảng 1-3% trẻ bị rối loạn nhịp thở khi ngủ 
[42]

. 

Cần hỏi kỹ về tiền sử bị rối loạn giấc ngủ ở trẻ THA, đặc biệt khi trẻ có béo phì.  

3.2.8. Phát triển ở thời kỳ bào thai 
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Các nghiên cứu hồi cứu ở người lớn THA đã ghi nhận mối liên quan giữa tần suất THA ở 

người lớn và tỷ lệ nhẹ cân lúc sinh 
[3] [43]

. Năm 2000, Huxley đã tổng kết trên 80 nghiên cứu với 

tổng số 444.000 người tuổi từ nhũ nhi đến 84 tuổi cũng cho thấy mối liên quan tỷ lệ nghịch giữa 

trọng lượng lúc sinh và HA 
[44]

. Tuy nhiên, trong nghiên cứu Bogalusa Heart cho thấy HA hiện 

tại không có khác biệt đáng kể giữa 2 nhóm có trọng lượng lúc sinh trên 2.5kg và dưới 2.5kg 
[45]

. 

Như vậy, có nhiều yếu tố khác góp phần đáng kể trong mối liên quan này, đặc biệt là tốc độ phát 

triển sau sinh của trẻ, cần được xác định thêm. 

Như vậy, có rất nhiều yếu tố tham gia hoặc góp phần trong THA ở trẻ em, nhưng mức độ 

chứng cớ của các yếu tố này khác nhau. Các yếu tố nguy cơ khác của THA nguyên phát ở trẻ em 

vẫn còn tiếp tục tìm kiếm và xác định. Khi đánh giá trẻ bị THA nguyên phát cần phải xem xét 

đầy đủ các yếu tố nguy cơ trên để đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn và áp dụng các liệu pháp thích hợp.   

3.3. Vai trò của giới tính, chủng tộc và béo phì trong THA ở trẻ em 

Gần đây, Karen L. McNiece đánh giá nguy cơ THA ở trẻ thanh thiếu niên đã ghi 

nhận có mối liên quan giữa giới tính, chủng tôc và béo phì với THA.   

Bảng 7: Tần suất THA theo giới tính, chủng tộc và tình trạng béo phì 

 HA bình thường Tiền THA THA 

Trẻ trai, Da đen       

Trẻ khỏe mạnh (n = 570) 74.91% 22.96% 2.13% 

Trẻ có nguy cơ (n = 147) 68.03% 26.53% 5.44% 

Trẻ béo phì (n = 198) 67.68% 26.87% 5.45% 

Trẻ trai, Da trắng       

Trẻ khỏe mạnh (n = 914) 85.12% 13.01% 1.87% 

Trẻ có nguy cơ (n = 225) 82.22% 14.76% 3.02% 

Trẻ béo phì (n = 187) 66.84% 22.51% 10.64% 

Trẻ trai, Châu Áù       

Trẻ khỏe mạnh (n = 485) 81.86% 15.94% 2.20% 

Trẻ có nguy cơ (n = 169) 73.37% 25.64% 0.99% 

Trẻ béo phì (n = 245) 57.96% 31.54% 10.50% 

Trẻ gái, Da đen       

Trẻ khỏe mạnh (n = 514) 84.44% 11.61% 3.95% 

Trẻ có nguy cơ (n = 197) 84.26% 13.20% 2.54% 

Trẻ béo phì (n = 247) 70.85% 23.58% 5.57% 

Trẻ gái, Da trắng       

Trẻ khỏe mạnh (n = 867) 89.73% 7.63% 2.64% 

Trẻ có nguy cơ (n = 183) 86.89% 9.83% 3.28% 

Trẻ béo phì (n = 101) 77.23% 19.57% 3.20% 

Trẻ gái, Châu Á       

Trẻ khỏe mạnh (n = 478) 90.59% 8.62% 0.79% 

Trẻ có nguy cơ (n = 205) 83.41% 14.29% 2.30% 

Trẻ béo phì (n = 185) 69.19% 22.80% 8.01% 

 

3.4. Vai trò của đo HA lưu động 
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Vai trò của đo HA lưu động trong THA ở trẻ em: Theo dõi HA lưu  động 24 giờ dùng 

để đánh giá THA ở trẻ em rất cần thiết nhưng không phải bắt buộc thực hiện ở tất cả trẻ 

khi có nghi ngờ hoặc chẩn đoán THA. HA lưu động có giá trị: 

- Cho kết quả HA chính xác hơn so với phương pháp đo thông thường.  

- Cho biết trị số HA vào ban ngày, ban đêm, giá trị trung bình trong 24 giờ, thời 

điểm có THA. 

- Xác định THA do áo choàng trắng. 

- Xác định được nguy cơ tổn thương cơ quan đích. 

- Xác định đáp ứng thuốc, kháng thuốc và tác dụng tỷ lệ tụt HA do thuốc điều trị 

THA.  

- Xác định kiểu THA như THA cơn, bệnh thận mạn, đái tháo đường, rối loạn chức 

năng thần kinh tự động. 

- Xác định tình trạng cường giao cảm ở trẻ em khi có biểu hiện mất tình trạng hạ 

HA vào ban đêm (non- dipping) 

3.5. Tần suất THA ở trẻ em 

Kết quả thu thập từ 6 nghiên cứu lớn trong khoảng thời gian 1963 đến 2002 cho thấy: 
[4]

  

- Tần suất THA ở trẻ em có xu hướng giảm trong khoảng thời gian 1963 đến 1988, 

như có xu hướng tăng trở lại trong khoảng thời gian 1988- 1999.  

- Tần suất trẻ có HA > bách phân vị thứ 95 tăng từ 2.7% qua các nghiên cứu từ 

1988 đến 1994 lên 3.7% qua các nghiên cứu trong khoảng thời gian 1999-2002.  

- Tần suất trẻ tiền THA tăng từ 7.7% qua các nghiên cứu từ 1988 đến 1994 lên 10% 

qua các nghiên cứu trong khoảng thời gian 1999-2002.  

- HA tâm thu tăng trung bình 1.3 mmHg và HA tâm trương tăng trung bình 

8.4mmHg khi so sánh kết quả rút ra từ các nghiên cứu trong khoảng thời gian 

1994-1999  so với các nghiên cứu trong khoảng thời gian trước đó 1988-1994. 

- Tần suất THA gia tăng khi so sánh 2 khoảng thời gian từ 1998-1994 và 1994-

2002 được ghi nhận là do gia tăng tần suất béo phì trong khoảng thời gian sau 

này.  

Các nghiên cứu ở tuổi học đường cũng ghi nhận tần suất THA tăng từ 1% vào năm 1989 

lên 3.2-4.5% qua các nghiên cứu được thực hiện từ 2002- 2005. 
[2,3 4] 

. 

4. THA THỨ PHÁT Ở TRẺ EM 

4.1. Các nguyên nhân gây THA ở trẻ em 

THA thứ phát chiếm phần lớn trong THA ở trẻ em 
[1]

. Nguyên nhân THA ở trẻ em có thể 

thoáng qua (Bảng 8) hoặc kéo dài (Bảng 9). Các nguyên nhân gây THA thoáng qua, nếu không 

điều trị thích hợp để kéo dài cũng có thể gây THA kéo dài. Theo các ghi nhận ở nhiều trung tâm 

cho thấy đa số các nguyên nhân THA ở trẻ em là các bệnh lý có liên quan đến thận, bệnh lý chủ 

mô thận và mạch máu thận 
[46]

. 

4.2 . Chẩn đoán các nguyên nhân THA thứ phát ở trẻ em 

http://www.uptodate.com/online/content/abstract.do?topicKey=pedineph/19132&refNum=4
http://www.uptodate.com/online/content/abstract.do?topicKey=pedineph/19132&refNum=3,6
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Các bằng chứng hiện tại cho thấy 80-90% trẻ em THA nặng có thể xác định được nguyên 

nhân 
[46]

. Vì vậy, việc tìm kiếm nguyên nhân là một vấn đề rất quan trọng trong chẩn đoán THA 

ở trẻ em. Phải cố gắng tìm nguyên nhân cho tất cả trẻ bị THA.  

Việc tìm kiếm nguyên nhân THA ở trẻ em đôi khi rất khó khăn. Do đó, cần phải khai thác 

kỹ bệnh sử, tiền sử bản thân và gia đình (Bảng 10), thăm khám lâm sàng để phát hiện các dấu 

hiệu gợi ý (Bảng 11) và dựa vào các kết quả xét nghiệm (Bảng 12) mới có thể chẩn đoán chính 

xác nguyên nhân THA thứ phát ở trẻ em. Tần suất các nguyên nhân gây THA thay đổi theo từng 

lứa tuổi khác nhau cũng giúp gợi ý cho chẩn đoán nguyên nhân (Bảng 13). Các triệu chứng trên 

được khuyến cáo đánh giá tùy theo mức độ THA và các yếu tố gợi ý khác (Bảng 14). 

Bảng 8: Các nguyên nhân gây THA cấp tính hoặc thoáng qua
 [46]

. 

Bệnh Lý Chủ Mô Thận 

Viêm Cầu Thận Hậu Nhiễm Liên Cầu 

Viêm Cầu Thận Henoch- Schonlein 

Các đợt tái phát của bệnh hệ thống như Lupus, viêm mạch máu 

Hội chứng tán huyết ure huyết cao 

Viêm ống thận mô kẽ cấp 

Hội chứng thận hư (không thuần túy) 

Các nguyên nhân có liên quan đến suy thận cấp 

Hoại tử ống thận cấp 

Viêm cầu thận tiến triển nhanh 

Huyết khối tĩnh mạch thận 

Độc thận do thuốc 

Các bệnh lý chủ mô thận gây suy thận khác 

Chấn thương thận hoặc các chấn thương khác 

Tắc đường niệu cấp tính 

Quá tải muối và nước 

Truyền dịch, plasma quá mức 

Suy thận cấp 

Dùng các thuốc hoặc hormone gây giữ nước và muối 

Thiếu nước và muối và hội chứng thận hư tái phát 

THA thứ phát sau giảm thể tích tuần hoàn 

Nguyên nhân mạch máu 

Huyết khối động mạch và tĩnh mạch thận 

Tắc mạch máu do huyết tắc như viêm nội tâm mạc nhiễm trùng bán cấp 

Viêm mạch máu 

Chấn thương 

Tổn thương mạch máu sau phẫu thuật hoặc chụp mạch máu 

Chèn ép mạch máu thận  

Dò động tĩnh mạch 

Các nguyên nhân thần kinh 

Stress 

Tăng áp lực nội sọ do u não, não úng thủy 

Co giật 

Hội chứng Guillan- Barré 

Sốt bại liệt 

Chấn thương tủy sống 

Rối loạn chức năng thần kinh tự động 
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Các nguyên nhân liên quan đến thuốc 

Dùng thuốc ngừa thai 

Kháng viêm nonsteroid 

Thuốc kích thích giao cảm 

Cocaine 

Erythropoietin 

Các nguyên nhân liên quan đến thức ăn:Rượu, Càfe…  

Bảng 9: Các nguyên nhân gây THA mạn tính hoặc kéo dài 
[46]

. 

Hẹp eo động mạch chủ 

Suy thận mạn hoặc bệnh thận giai đoạn cuối 

Bệnh lý chủ mô thận 

Bệnh thận do trào ngược  

Viêm cầu thận mạn 

Bất thường thận bẩm sinh như loạn sản thận 

Bệnh lý chủ mô thận di truyền 

Các bệnh lý thận mắc phải khác như hội chứng sau tán huyết ure huyết cao 

Bệnh lý mạch máu thận  

Hẹp động mạch thận 

Hẹp động mạch thận và hội chứng giữa động mạch chủ.  

Hẹp động mạch thận và bệnh mạch máu nội sọ 

Hẹp động mạch thận và các hội chứng di truyền như u sợi thần kinh 

U thận 

Bướu Wilm 

Hemangiopericytoma 

Tiết catecholamine quá mức  

U tuỷ thượng thận 

U nguyên bào thần kinh 

U quanh hạch giao cảm 

THA do tiết Corticosteroid quá mức 

Bệnh hoặc hội chứng Cushing 

Hội chứng Conn 

Bảng 10: Các yếu tố cần khai thác trong tiền sử bệnh để gợi ý nguyên nhân 
[14] 

Tiền sử gia đình 

 Dùng thuốc/ chế độ ăn 

 Nhạy cảm với muối 

 Béo phì 

 Nội tiết: cường giáp, đái tháo đường 

 Bệnh lý tim mạch: nhồi máu cơ tim, đột quỵ 

 Tăng lipid máu 

 Bệnh thận: suy thận, chạy thận, ghép thận. 

Dùng thuốc 

 Thuốc kháng viêm: steroid và nonsteroid 

 Thuốc chống nghẹt mũi 

 Chất kích thích: caffein 

 Thuốc chống trầm cảm: 3 vòng  

 Thuốc ức chế miễn dịch: cyclosporine 
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 Nghiện thuốc: amphetamine, thuốc khác 

Thay đổi trọng lượng 

 Giảm cân hay tăng cân 

 Khoảng thời gian thay đổi cân nặng. 

o Giảm cân thừơng gặp trong u tủy thượng thận 

o Tăng cân thường gặp trong tăng steroid nội hoặc ngoại sinh. 

 

Tiền sử lúc sơ sinh 

 Đặt catheter động mạch hoặc tĩnh mạch rốn  

 Ngạt lúc sinh 

 Loạn sản phế quản phổi 

Tiền sử chấn thương 

Tiền sử mắc bệnh hệ thống:  

 Lupus 

 Viêm đa động mạch 

 Nhiễm trùng tiểu 

 Bệnh đa u sợi thần kinh 

 

Bảng 11: Những dấu hiệu lâm sàng gợi ý nguyên nhân THA ở trẻ em 
[1,14]  

 Dấu hiệu Nguyên nhân có thể 

Dấu hiệu sinh tồn Nhịp tim nhanh Cường gíap, u tủy thượng thận, u nguyên 

bào thần kinh, THA nguyên phát  

Giảm mạch chi dưới; HA chi dưới 

giảm so với chi trên  

Hẹp eo động mạch chủ 

Mắt  Thay đổi võng mạc  THA nặng thường do THA thứ phát 

Tai- mũi- họng Phì đại amydales Có thể do rối loạn thở khi ngủ, ngủ ngáy.  

Chiều cao/ cân 

nặng 

Chậm phát triển Suy thận mạn 

Béo phì (BMI cao) THA nguyên phát 

Mập phần thân người HC Cushing, HC kháng Insulin 

Đầu và cổ Mặt trăng Hội chứng Cushing  

Mặt Elfin  Hội chứng Williams  

Cổ ngắn  Hội chứng Turner  

Tuyến giáp to Cường giáp 

Da  Xanh xao, đỏ, đổ mồ hột U tủy thượng thận 

Mụn trứng cá, rậm lộng  Hội chứng Cushing, lệ thuộc steroid  

Đốm café U nguyên bào thần kinh 

Sang thương dạng đĩa Lupus  

Nhiễm nấm  Tiểu đường type II 

Lồng ngực Ừc núm vú cách xa Hội chứng Turner  

Âm thổi ở tim Hẹp eo ĐMC 

Tiếng cọ màng tim Viêm màng ngoài tim, bệnh tạo keo, bệnh 

thận giai đoạn cuối tăng ure máu.  

Ổ đập bất thường Lớn thất trái, THA kéo dài 

Bụng  Khối u Buớu Wilms, u tủy thượng thận, u nguyên 

bào thần kinh.  

 Âm thổi ở vùng thượng vị hoặc 

bụng 

Hẹp ĐM thận 
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 Sờ được thận Thận đa nang, thận ứ nước, u thận 

Cơ quan sinh dục  Ambiguous/virilization Tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh. 
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Bảng 12: Xét nghiệm thêm giúp xác định nguyên nhân 
[14,47]  

Nguyên nhân gợi ý Xét nghiệm 

1. Thận 

 Bệnh lý chủ mô thận 

 Bệnh lý mạch máu thận 

 

 

2. Hẹp eo động mạch chủ 

3. Nội tiết 

 Phì đại đầu chi 

 Cường giáp 

 

 Cường phó giáp 

 Vỏ thượng thận 

-Hội chứng Cushing 

 

-Cường aldosterone 

nguyên phát 

 U tuỷ thượng thận 

 

 

 Hormone ngoại sinh 

4. Tăng áp lực nội sọ 

 

 TPTNT, chức năng thận, xạ hình thận, sinh thiết thận, Hct, ion đồ. 

 Nồng độ renin trong máu + xạ hình thận trước và 1 giờ sau uống 

captopril, siêu âm Doppler động mạch thận, CT mạch máu thận, 

chụp động mạch thận. 

 Siêu âm tim, Chụp động mạch chủ 

 

 X quang sọ, CT scanner, MRI sọ não 

 Siêu âm tuyến giáp; T3, T4, TSH/ máu; Đồng vị phóng xạ tuyến 

giáp 

 Calcium/ máu và nước tiểu 

 

 Test dexamethasone, cortisol/ nước tiểu 24 giờ, ACTH/ plasma, 

CT scanner tuyến thượng thận. 

 Ion đồ nước tiểu; Renin, hoạt độ renin/ plasma; Aldosterone/ máu 

và nước tiểu sau TTM NaCl 0,9%; CT tìm u tuyến thượng thận, 

 Metanephrine, cathecholamine, vanilylmandelic acid, creatinin/ 

nước tiểu 24 giờ; Cathecholamine/ máu; MRI, CT tìm u tuyến 

thượng thận hoặc bụng;  

 Estrogen/ máu 

 CT scanner, MRI sọ não 

 

Bảng 13: Những nguyên nhân thường gặp ở trẻ em theo từng lứa tuổi 
[14,48]

 

Lứa tuổi Các nguyên nhân thường gặp gây THA 

Sơ sinh 1. Hẹp hoặc huyết khối động mạch thận 

2. Bất thường cấu trúc thận bẩm sinh  

3. Hẹp eo động mạch chủ 

4. Loạn sản phế quản-phổi 

Trẻ nhũ nhi 1. Hẹp eo động mạch chủ  

2. Bệnh lý mạch máu thận 

3. Bệnh lý chủ mô thận 

4. Các nguyên nhân khác 

Trẻ từ 1- 6 tuổi  1. Bệnh chủ mô thận và viêm thận 

2. Bệnh lý mạch máu thận 

3. Hẹp eo động mạch chủ 

4. Bướu Wilms 

5. Bệnh nội tiết 

6. THA nguyên phát 

Trẻ 6 - 10 tuổi 1. Bệnh lý chủ mô thận và viêm thận 

2. THA nguyên phát 

3. Hẹp động mạch thận 

4. Hẹp eo động mạch chủ 

5. Nguyên nhân nội tiết 

6. U, bướu  
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Thanh thiếu niên 1. THA nguyên phát 

2. Bệnh chủ mô thận 

3. Nguyên nhân nội tiết 

 

Bảng 14: Các đánh giá lâm sàng được khuyến cáo trong THA ở trẻ em
 [1]

.  

Các test  Mục đích  Dân số đích 

TÌM NGUYÊN NHÂN 

Bệnh sử, bao gồm giấc ngủ, tiền sử 

gia đình, yếu tố nguy cơ, chế độ 

ăn, thói quen thuốc, uống rượu, 

hoạt động thể lực.  

Giúp tìm nguyên nhân Tất cả trẻ có HA  bách phân vị 

thứ 95
 

kéo dài  

BUN, creatinine, ion đồ, TPTNT và 

cấy nước tiểu 

Loại trừ bệnh thận hoặc 

viêm đài bể thận mạn.  

Tất cả trẻ có HA  bách phân vị 

thứ 95
  

kéo dài 

Công thức máu Thiếu máu, bệnh thận 

mạn.  

Tất cả trẻ có HA  bách phân vị 

thứ 95
 

kéo dài 

Siêu âm thận Sẹo thận, bất thường bẩm 

sinh và kích thước thận bất 

thường.  

Tất cả trẻ có HA  bách phân vị 

thứ 95
  

kéo dài 

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ GÓP PHẦN 

Thử lipid máu, đường huyết nhanh Xác định tăng lipid máu 

hoặc các rối loạn chuyển 

hoá khác. 

BN béo phì với HA bách phân vị 

90
th

–94
th

; tất cả trẻ có HA  bách 

phân vị thứ 95; tiền sử gia đình 

có THA hoặc bệnh ĐMV; trẻ bị 

bệnh thận mạn 

Tầm soát thuốc Xác định thuốc làm THA Tiền sử có gợi ý dùng thuốc 

Polysomnography Xác định rối loạn giâùc ngủ 

có liên quan đến THA 

Tiền sử ngủ ngáy 

ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG CƠ QUAN ĐÍCH 

Siêu âm tim Xác định dày thất trái và 

các nguyên nhân khác 

BN có nhiều YTNC và HA 90-

94
th

, tất cả trẻ có HA  bách 

phân vị thứ 95 

Soi đáy mắt Xác định thay đổi mạch 

máu võng mạc. 

BN có nhiều YTNC và HA 90-

94
th

, tất cả trẻ có HA  bách 

phân vị thứ 95 

ĐÁNH GIÁ THÊM 

Holter HA trong 24 giờ  Xác định THA do áo 

choàng trắng, THA bất 

thường trong ngày.  

BN THA nghi do áo choàng 

trắng và khi cần những thông tin 

về kiểu HA.  

Đo nồng độ renin trong máu Giảm nồng độ renin gợi ý 

bệnh liên quan đến  

mineralocorticoid 

Trẻ nhỏ với THA giai đoạn 1 và 

trẻ lớn hoặc thanh thiếu niên có 

THA giai đoạn 2. Có tiền sử gia 

đình bị THA nặng 

Hình ảnh mạch máu thận 

Scintigraphy, MRA, SA Duplex, CT 

3 chiều, DSA 

Xác định bệnh mạch máu 

thận 

Trẻ nhỏ với THA giai đoạn 1 và 

trẻ lớn hoặc thanh thiếu niên có 

THA giai đoạn 2.  
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Nồng độ steroid trong máu và nước 

tiểu 

Xác định THA do steroid Trẻ nhỏ với THA giai đoạn 1 và 

trẻ lớn hoặc thanh thiếu niên có 

THA giai đoạn 2.  

Nồng độ catecholamines trong 

máu và nước tiểu 

Xác dịnh THA do 

catecholamines 

Trẻ nhỏ với THA giai đoạn 1 và 

trẻ lớn hoặc thanh thiếu niên có 

THA giai đoạn 2.  

 

5. ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG CƠ QUAN ĐÍCH TRONG THA Ở TRẺ EM 

Tổn thương cơ quan đích thường xảy ra trong THA ở trẻ em với tỷ lệ cao. Đây là một trong 

các chỉ điểm quan trọng để quyết định cách điều trị THA ở trẻ em. THA nặng có nguy cơ  gây ra 

các biến chứng nặng như bệnh lý não do THA, co giật, tai biến mạch máu não và suy tim 
[49,50]

. 

Thậm chí, khi HA không tăng nghiêm trọng nhưng cũng có thể gây tổn thương cơ quan đích khi 

tình trạng THA kéo dài mà không được can thiệp thích hợp 
[51-53]

.
 
  

5.1. Phì đại thất trái 

Phì đại thất trái là bằng chứng rõ ràng và hay gặp nhất về tổn thương cơ quan đích trong 

THA ở trẻ em. Khi HA của trẻ vượt trên bách phân vị thứ 95 theo tuổi, giới và chiều cao là 

ngưỡng cho thấy có liên quan chặt đến phì đại thất trái 
[6]

. Tần suất bị phì đại thất trái trong THA 

ở trẻ em được ghi nhận khác nhau rất nhiều qua các báo cáo khác nhau, từ 30-70%. Một nghiên 

cứu đa trung tâm trên 115 trẻ THA, tuổi trung bình 14.5 tuổi, cho thấy tần suất phì đại thất trái là 

38% 
[6]

. Một nghiên cứu khác 
 
 trên 130 trẻ cho thấy phì đại thất trái xảy ra khoảng 34-38% trẻ bị 

THA nhẹ và không điều trị, trong đó 17% có phì đại thất trái đồng tâm và 30% có phì đại thất trái 

không đồng tâm 
[54]

.
 

Như vậy, phì đại thất trái có thể xảy ra sớm ngay ở thời kỳ trẻ em và cần phải được phát hiện 

sớm một khi có chẩn đoán THA. Chỉ số khối cơ thất trái đánh giá trên siêu âm tim là một chỉ điểm 

quan trọng để xác định phì đại thất trái. Khối lượng cơ thất (g) = 0.80 [1.04 (độ dày vách liên thất + 

đường kính thất trái cuối tâm trương + độ dày thành sau thất trái)
3
- (đường kính thất trái cuối tâm 

trương)
3
] + 0.6 (đo bằng cm). Chỉ số cơ thất trái = (khối lượng cơ thất trái/ chiều cao)

2.7
. Chỉ số khối 

cơ thất trái  51 g/m
2.7

 hoặc > bách phân vị thứ 99 thì có liên quan chặt với các nguy cơ bệnh  tim 

mạch. Đây là một chỉ điểm quan trọng trong việc chỉ định điều trị thuốc hạ áp cho THA ở trẻ em, vì 

vậy cần phải đánh giá chỉ số này nhiều lần trong suốt quá trình điều trị 
[1]

. Tuy nhiên, ở trẻ em chưa 

có bảng chuẩn về chỉ số khối cơ thất trái theo tuổi và theo cân nặng.  

Từ các bằng chứng trên, trẻ bị THA nên được làm siêu âm tim để đánh giá khối cơ thất trái 

ngay lúc chẩn đoán THA cho tất cả trẻ và đánh giá có chu kỳ trong suốt thời gian sau đó. Một khi 

có phì đại thất trái sẽ là một chỉ định cho việc điều trị tích cực THA ở trẻ em.  

5.2. Tổn thương mạch máu 

Có 2 nghiên cứu tử thiết ở những bệnh nhân trẻ tuổi và trẻ em cho thấy có mối liên quan 

giữa mức độ THA và sự hiện diện của các sang thương xơ vữa động mạch ở động mạch chủ và 

động mạch vành
 [55,56]

. Mức độ THA và thời gia tăng bao lâu để có thể gây ra tổn thương đích vẫn 

chưa được xác định chính xác.
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Siêu âm mạch máu có thể tìm thấy những thay đổi trong cấu trúc và chức năng co dãn của 

hệ thống mạch máu có liên quan đến THA.  Một nghiên cứu đã xác định mối liên quan giữa mức 

độ dày lớp áo trong của thành động mạch cảnh với mức độ THA ở trẻ em 
[57]

. Các nghiên cứu về 

các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch ở thanh thiếu niên cũng cho thấy tăng độ dày của ĐM cảnh có 

liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch ở trẻ em 
[58,59]

. Nhìn chung các bằng chứng đang ủng hộ 

cho mối liên quan giữa THA ở trẻ em dù ở mức độ nhẹ và không có triệu chứng với những thay 

đổi mạch máu về cấu trúc và chức năng 
[60]

.
  
 

5.3. Tổn thương võng mạc 

Một số nghiên cứu về bất thường võng mạc ở trẻ em bị THA cũng ghi nhận mối liên quan 

giữa THA và bệnh lý mạch máu võng mạc. Skalina và cộng sự 
[61]

 ghi nhận tần suất bất thường 

võng mạc do THA ở trẻ sơ sinh xảy ra khoảng 50% các trường hợp, nhưng sau khi điều trị ổn 

định THA các bất thường này biến mất. Tổn thương đáy mắt là một bằng chứng về THA nặng và 

kéo dài, thường gợi ý là THA thứ phát 
[1,46]

. 

5.4. Biến chứng thần kinh 

Biến chứng thần kinh trong THA ở trẻ em thường xảy ra trong THA nặng với các biểu hiện 

bệnh não do THA, tai biến mạch máu não, co giật, liệt nửa người. Still và Cottom ghi nhận biến 

chứng thần kinh xảy ra khoảng 18% trẻ bị THA nặng 
[49]

. Gill ghi nhận tỷ lệ co giật ở trẻ bị THA 

nặng là 11% 
[50]

. Tiên lượng của bệnh não do THA ở trẻ em tương đối tốt hơn so với người lớn 

nếu được phát hiện và điều trị kịp thời 
[1]

. 

5.5. Tổn thương thận 

Mặc dù thận có một vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh và bệnh nguyên trong THA 

ở trẻ em, nhưng tổn thương thận thứ phát trong THA vẫn chưa được xác định rõ ở trẻ em 
[1]

. 

Thường rất khó xác định mối liên quan nguyên nhân hay hậu quả giữa THA và các tổn thương 

thận. Các nghiên cứu đang cố gắng xác nhận mối liên quan này cũng như mức độ và thời điểm 

gây tổn thương thận trong THA ở trẻ em.  

66.. ĐIỀU TRỊ THA Ở TRẺ EM 

Các liệu pháp điều trị THA ở trẻ em tùy thuộc vào mức độ THA và tổn thương cơ quan 

đích và các nguyên nhân tìm được (Bảng 15, Sơ đồ 2). Các liệu pháp điều trị bao gồm những liệu 

pháp không dùng thuốc như thay đổi lối sống, vận động, giảm cân, giảm stress.. và liệu pháp 

dùng thuốc để điều chỉnh HA. 

6.1. Thay đổi lối sống 

Các bằng chứng cho thấy hiệu quả của các phương pháp can thiệp không dùng thuốc trong 

THA ở trẻ em không nhiều 
[1]

. Các bằng chứng cho khuyến cáo chủ yếu dựa trên mối liên quan 

giữa lối sống và HA ở trẻ em. Theo kết quả của các nghiên cứu có cỡ mẫu lớn, ngẫu nhiên, có 

kiểm soát tốt ở người lớn cho thấy thay đổi lối sống, giảm béo phì, ăn nhiều rau, giảm chất béo, 

ăn lạt, tăng hoạt động thể lực và uống rượu điều độ, ngưng thuốc lá sẽ góp phần đáng kể trong 

điều trị THA và kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch 
[1]

. Tuy nhiên ở trẻ em, không có 

nhiều các bằng chứng như vậy. Các biện pháp điều trị không dùng thuốc bao gồm giảm cân, điều 

hoà hoạt động thể lực và chế độ ăn (Bảng 16). 
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HA từ bách phân vị thứ 

90 đến 95 hoặc 

120/80mmHg 

Đo HA lặp lại 3 lần 

HA từ bách phân vị 

thứ 95 trở lên 

Áp dụng liệu pháp thay đổi lối sống 

(chế độ ăn, hoạt động thể lực)  

THA giai đoạn 2 THA giai đoạn 1 Tiền THA HA bình thường 

Thực hiện các bước 

chẩn đoán bao gồm 

đánh giá tổn thương 

cơ quan đích 

THA thứ phát hoặc 

nguyên phát 

Xem xét chuyển đến 

chuyên gia về   THA 

ở trẻ em 

BMI  

bình thường 

Quá cân 

Dùng thuốc 

điều trị 

Giảm cân và 

dùng thuốc 

điều trị 

Thực hiện các bước chẩn đoán 

bao gồm đánh giá tổn thương cơ 

quan đích 

THA  

thứ phát 

THA  

nguyên  phát 

Điều trị  đặc 

hiệu các 

nguyên nhân 

Áp dụng liệu pháp 

thay đổi lối sống  

HA vẫn  

bách phân vị 

thứ 95  

BMI  

bình 

thường 

Quá cân 

Giảm cân  

HA vẫn  bách 

phân vị thứ 95  

Dùng thuốc 

HA từ bách phân vị 

thứ 90 đến 95 hoặc 

120/80mmHg 

HA < bách 

phân vị thứ 

90  

Giáo dục lối 

sống có lợi cho 

tim mạch cho 

gia đình  

Đo HA trong 

vòng 6 tháng 

Xem xét chẩn đoán và 

đánh giá tổn thương cơ 

quan đích nếu béo phì 

hoặc có yếu tố nguy cơ. 

BMI  

bình 

thường 

Quá cân 

Giảm cân  

Theo dõi HA mỗi 6 tháng  

Đo HA, chiều cao, tính BMI 

Xác định phân loại HA theo tuổi, giới và chiều cao 

Sơ đồ 2: Hứơng dẫn điều trị THA ở trẻ em 
[1,47]
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Bảng 15: Khuyến cáo theo dõi và điều trị THA ở trẻ em 
[1]

 

 

Bách phân vị của 

HA TT và TTr  Số lần đo HA 

Liệu pháp thay 

đổi lối sống 

Liệu pháp dùng 

thuốc 

Bình thường <90
th

 Kiểm tra lại trong 

lần khám ngay 

sau đó 

Khuyến kích chế 

độ ăn, nghỉ ngơi 

và hoạt động thể 

lực hợp lý  

Không  

Tiền THA 90
th

 đến  <95
th

 

hoặc nếu HA > 

120/80 thậm chí ở 

mức dưới 90- <95
th

  

Kiểm tra lại trong 6 

tháng 

Giảm cân nặng 

nếu quá cân, bắt 

đầu áp dụng chế 

độ ăn kiêng và 

hoạt động thể lực  

Không dùng thuốc 

trừ khi có chỉ định 

đặc biệt như bệnh 

thận mạn tính, tiểu 

đường, suy tim 

hay LVH.  

THA giai đoạn I Từ 95th–99th + 5 

mm Hg 

Kiểm tra lại trong 

vòng 1-2 tuần 

hoặc sớm hơn nếu 

BN có triệu chứng;  

Giảm cân nặng 

nếu quá cân, bắt 

đầu áp dụng ăn 

kiêng và hoạt 

động thể lực  

Bắt đầu dùng 

thuốc.  

THA giai đoạn II >99
th

 +  5 mm Hg Đánh giá hoặc 

chuyển đến nơi 

điều trị trong vòng 

1 tháng hoặc ngay 

lập tức nếu BN có 

triệu chứng.  

Giảm cân nặng 

nếu quá cân, bắt 

đầu áp dụng ăn 

kiêng và hoạt 

động thể lực 

Bắt đầu điều trị.  

 

Bảng 16: Thay đổi lối sống trong THA ở trẻ em 
[1] 

 Giảm cân là liệu pháp đầu tiên cho những bệnh nhân THA có liên quan đến béo phì. 

Phòng ngừa tăng cân quá mức sẽ làm hạn chế tình trạng THA sau này.  

 Hoạt động thể lực điều hoà và hạn chế các hoạt động ngồi một chỗ sẽ giúp làm giảm 

cân và có thể ngăn ngừa THA quá mức.  

 Điều chỉnh chế độ ăn nên được khuyến cáo mạnh cho những trẻ có HA ở mức độ tiền 

THA cũng như  THA.
 

 

 Can thiệp có dựa vào sự hỗ trợ của gia đình sẽ giúp cải thiện được tỷ lệ thành công. 

  

6.1.1. Giảm cân 

Khả năng kiểm soát HA bằng cách kiểm soát cân nặng được ủng hộ qua một số nghiên cứu 

về giảm cân ở trẻ em 
[62-66]

. Kết quả cho thấy có mối liên quan rõ ràng giữa cân nặng và HA, trẻ 

béo phì có nguy cơ THA cao hơn nhiều. Do đó, duy trì cân nặng bình thường sẽ làm giảm được 

nguy cơ bị THA khi trưởng thành. Giảm cân cho thấy không chỉ làm giảm HA mà còn làm giảm 

độ nhạy cảm của HA với muối và giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch như rối loạn lipid 

máu, kháng insulin 
[67]

.  Các nghiên cứu cho thấy, nếu làm giảm 10% BMI, HA sẽ giảm trung 

bình từ 8-12mmHg. Mặc dù rất khó thực hành có hiệu quả chế độ giảm cân, nhưng nếu thành 

công, hiệu quả sẽ đạt được rất tốt 
[67-70]

. Nên tham vấn dinh dưỡng với chuyên gia dinh dưỡng về 

chế độ ăn giảm cân như giảm ăn ngọt, tăng ăn rau, giảm ăn mặn, giảm béo.
 
 



KHUYẾN CÁO 2008 VỀ CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH & CHUYỂN HÓA  

 

 318 

6.1.2. Hoạt động thể lực 

Bệnh nhân không nên duy trì nếp sống ít vận động như ngồi xem tivi hoặc chơi game quá 2 

giờ/ ngày 
[71]

. Tăng dần hoạt động thể lực, khuyến khích tập đều đặn 30-60 phút/ ngày sẽ làm 

giảm nguy cơ béo phì, THA và bệnh lý tim mạch cho trẻ em 
[71-73]

.
 
Hoạt động thể lực đều đặn có 

kết quả rất tốt cho các bệnh tim mạch. Một nghiên cứu phân tích đa biến trên 12 thử nghiệm lâm 

sàng ngẫu nhiên với 1.266 trẻ em đưa ra kết luận rằng hoạt động thể lực đơn thuần có thể làm 

giảm ít, nhưng không đáng kể, HA ở trẻ em 
[74]

. Tuy nhiên, cả 2 việc hoạt động thể lực đều đặn 

và giảm hoạt động thụ động (như xem tivi, chơi game) đều quan trọng trong điều trị và phòng 

ngừa béo phì ở trẻ em 
[71-73]

. Hạn chế các trò chơi mang tính cạnh tranh cho trẻ THA giai đoạn 2 

chưa kiểm soát được 
[75]

.  

6.1.3. Chế độ ăn 

Mặc dù có một số ít các nghiên cứu cho rằng cung cấp thêm calcium, kali,
 
magnesium, 

folic acid, chất béo không bão hoà,
 
chất xơ và giảm ăn béo cho trẻ sẽ làm giảm HA, nhưng bằng 

chứng này còn quá ít không đủ mức độ thuyết phục để đưa ra khuyến cáo.  

Các bằng chứng hiện tại ủng hộ mạnh cho mối liên quan giữa chế độ ăn hạn chế muối và 

giảm HA của trẻ em. Giảm natri trong chế độ ăn của trẻ em có thể làm giảm nhẹ HA từ 1-

3mmHg 
[76-81]

. Khuyến cáo hiện tại về lượng natri ăn hàng ngày cho trẻ em là 1.2 g/ngày cho trẻ 

từ 4-8 tuổi và 1.5g/ngày cho trẻ lớn hơn 
[82]

.  

Tham vấn cho gia đình sẽ giúp ích nhiều cho việc thay đổi lối sống của trẻ.  Sự hỗ trợ của 

gia đình là rất cần thiết cho việc tập luyện thể lực đều đặn và thực hiện chế độ ăn, giảm cân trong 

thời gian dài. Do đó, cần giải thích đầy đủ và cặn kẽ cho các bậc cha mẹ hiểu tầm quan trọng của 

các liệu pháp không dùng thuốc này để có thể hợp tác tốt hơn
 [1]

.  

Cần lưu ý rằng việc thay đổi lối sống có thể hỗ trợ cho hiệu quả của việc dùng thuốc hoặc 

có thể đủ không cần dùng đến dùng thuốc, nhưng không nên áp dụng quá lâu một khi không có 

kết quảvì có thể làm chậm trễ việc dùng thuốc điều chỉnh HA cho bệnh nhân khi đã có chỉ định. 

6.2. Liệu pháp dùng thuốc trong điều trị THA ở trẻ em 

Khác với người lớn, các biến chứng lâu dài của THA không được điều trị vẫn chưa xác định 

rõ tỷ lệ và mức độ như thế nào. Hơn nữa, chưa có bằng chứng về tác dụng lâu dài của thuốc hạ áp 

lên sự phát triển của trẻ như thế nào. Do đó, cần phải xác định rõ ràng bệnh nhân có thật sự cần 

dùng thuốc hay không trước khi quyết định áp dụng liệu pháp dùng thuốc. Chỉ dùng thuốc hạ HA 

ở trẻ em khi có chỉ định (Bảng 17). 

Bảng 17: Chỉ định dùng thuốc hạ HA cho trẻ em 
[1]

 

 THA có triệu chứng 

 THA thứ phát 

 Tổn thương cơ quan đích do THA 

 THA ở bệnh nhân đái tháo đường Type I và II 

 THA kéo dài mặc dù đã áp dụng biện pháp không dùng thuốc 
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Hiệu quả của thuốc hạ áp dùng ở trẻ em không được nghiên cứu nhiều nên có ít thuốc được 

chứng minh có hiệu quả và được khuyến cáo cho trẻ em. Đa số các nghiên cứu về hiệu quả của 

thuốc hạ huyết áp ở trẻ em là nghiên cứu hàng loạt ca, đơn trung tâm nên kết quả chưa đáng 

thuyết phục, chỉ cung cấp thêm thông tin cho các thầy thuốc lâm sàng
 [1]

. Các thử nghiệm này 

cũng chỉ tập trung đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc làm giảm HA, chưa có đánh giá 

hiệu quả của chúng trên các biến cố lâm sàng khác như tổn thương cơ quan đích, tử vong 
[1]

. Do 

vậy, các khuyến cáo dùng thuốc ban đầu cho THA ở trẻ em cũng chỉ dựa vào kết quả làm giảm 

HA của các thuốc chứ chưa đánh giá hết các lợi ích cũng như các nguy cơ khi dùng kéo dài. 

 Khi có chỉ định nên khởi đầu bằng một thuốc hạ huyết áp. Các nhóm thuốc được chấp 

nhận dùng ngay từ đầu trong điều trị THA ở trẻ em là ức chế men chuyển, ức chế thụ 

thể angiotensin II, chẹn beta, ức chế calci và lợi tiểu (Bảng 18). Các thuốc này cho thấy 

tính an toàn, dung nạp tốt và hiệu quả hạ áp tốt khi dùng cho trẻ THA 
[1]

.
 
 

 Đối với THA nguyên phát, không biến chứng và không tổn thương cơ quan đích: mục 

đích dùng thuốc hạ áp ở trẻ em là đưa HA < bách phân vị thứ 95. Đối với trẻ bị bệnh 

thận mạn tính, đái tháo đường hoặc tổn thương cơ qua đích cần phải đưa HA < bách 

phân vị thứ 90 
[1]

.  

 Tất cả các thuốc hạ huyết áp khi dùng nên bắt đầu bằng liều thấp và tăng dần cho đến 

khi đạt hiệu quả mong muốn. Khi dùng đến liều tối đa hoặc khi có tác dụng phụ của 

thuốc, nên dùng thêm một thuốc nữa ở nhóm khác. Không nên dùng thường qui các 

thuốc dạng phối hợp ẵn vì có ít bằng chứng về liệu pháp này.  

 Điều chỉnh liều và cách dùng thuốc ha ïhuyết áp rất quan trọng đối với trẻ em. Cần phải 

dựa vào các dữ liệu về trị số HA, tổn thương cơ quan đích, tác dụng phụ của thuốc, điện 

giải đồ và các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch khác cũng như việc thực hiện liệu pháp 

thay đổi lối sống. Mục tiêu của việc điều chỉnh là xem xét giảm liều dần cho các bệnh 

nhân nếu ổn định cho đến khi ngưng thuốc hoàn toàn. Ví dụ trẻ THA nguyên phát, 

không biến chứng và béo phì, khi đã giảm cân thành công cần phải xem xét giảm dần 

liều thuốc hạ HA để ngừng thuốc.
 
Cần theo dõi HA khi ngừng thuốc và có thể phải 

dùng lại nếu cần.  

6.3. Điều trị cấp cứu THA ở trẻ em 

THA nặng, có triệu chứng với HA > bách phân vị thứ 99, thường xảy ra ở trẻ bị bệnh lý 

thận, cần phải điều trị tích cực. Đa số trẻ này có biểu hiện của bệnh não do THA, thường biểu 

hiện co giật, nhức đầu, ói 
[1]

. Trong cấp cứu THA ở trẻ em tại phòng cấp cứu cần phải xác định rõ 

các vấn đề quan trọng trước khi điều trị gồm (1) THA nguyên phát hay thứ phát; (2) có tổn 

thương cơ quan đích hay chưa; (3) các yếu tố nguy cơ góp phần làm nặng thêm tình trạng THA 

hoặc làm xấu thêm tiên lượng bệnh nếu tình trạng THA không được can thiệp hoặc can thiệp 

không thành công
 [85]

. Tùy theo tổn thương cơ quan đích có hay không để quyết định hướng xử trí 

(sơ đồ 3). 
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Sơ đồ 3: Tiếp cận xử trí THA nặng 
[86] 

 

Cấp cứu các cơn THA này cần phải dùng thuốc hạ áp đường tĩnh mạch (bảng 18, bảng 19). 

Cần cố gắng làm giảm HA từ từ, không nên hạ HA quá nhanh. Tốt nhất là giảm HA trung bình 

xuống khoảng 25% của mức HA ban đầu trong 8 giờ và trở về bình thường từ từ trong vòng 24-48 

giờ 
[83,84]

. Số lượng thuốc hạ HA và chọn lựa loại thuốc hạ HA có thể dựa vào một số yếu tố như 

tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, nguyên nhân THA, thay đổi cung lượng tim và kháng lực 

ngoại biên và tổn thương cơ quan đích.
 
Có thể dùng chung thuốc hạ áp đường tĩnh mạch và đường 

uống tùy theo triệu chứng của BN. Các thuốc dùng trong điều trị cấp cứu THA nặng được khuyến 

cáo dùng cho trẻ em (Bảng 19, bảng 20). Các thuốc này đều có những thuận lợi và những bất lợi 

riêng, tuỳ theo tình trạng của từng bệnh nhân để quyết định chọn thuốc cho phù hợp. 

Đa số các trường hợp điều trị khẩn cấp THA chỉ cần dùng thuốc hạ HA đường uống là đủ 

(Bảng 21). Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể cần dùng đến thuốc hạ HA đường tĩnh 

mạch. Nếu điều trị tại phòng cấp cứu ổn định, bệnh nhân không cần nhập viện, nhưng cần phải 

được theo dõi cẩn thận theo định kỳ sau đó. Mức độ làm giảm HA được khuyến cáo là giảm HA 

THA nặng 

Hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và xét nghiệm cần thiết  

Có bằng chứng tổn thương cơ quan đích  

Có  Không   

Điều trị cấp cứu THA 

 Cấp cứu theo thứ tự ABC 

 Thiết lập đường truyền 

 Mắc monitor tim 

 Đo HA xâm lấn động mạch (nếu cần)  

 Điều trị các biến chứng  

 Chọn lựa thuốc hạ HA 

 Khảo sát các thông số về thận 

 Giảm HA trung bình khoảng 25% 

 Nhập ICU nếu có chỉ định.  

  

 

Điều trị khẩn cấp THA 

 Đo lại HA 

 Dùng thuốc đường uống 

 Theo dõi tại phòng cấp cứu 4-6 giờ  

 Mục đích làm giảm HA trung bình 20%  

 Có thể xuất viện 

 Cần theo dõi cẩn thận sau đó  
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trung bình xuống khoảng 1/3 mức HA cần giảm trong vòng 6 giờ đầu, giảm 1/3 mức HA cần 

giảm tiếp theo trong vòng 24-36 giờ, 1/3 còn lại sẽ được giảm trong vòng 24-96 giờ hoặc lâu hơn 

[87]
. Bệnh nhân cần được theo dõi trong vòng 4-6 giờ, nếu HA ổn định và không có phản ứng phụ 

như hạ HA tư thế, bệnh nhân có thể xuất viện và tiếp tục dùng thuốc 
[85]

. 

THA ác tính ở trẻ em được định nghĩa là THA tâm thu từ 160mmHg trở lên và /hoặc HA 

tâm trương từ 105mmHg trở lên đối với trẻ < 10 tuổi; THA tâm thu từ 170mmHg trở lên và /hoặc 

HA tâm trương từ 110mmHg trở lên đối với trẻ từ 10 tuổi trở lên 
[85]

. THA ác tính thường có tình 

trạng co thắt và ngoằn ngoèo của các mạch máu võng mạc, phù gai, xuất huyết hoặc xuất tiết 

võng mạc. Bệnh não do THA là dạng hay gặp trong THA ác tính ở trẻ em. Khoảng 1/3 trẻ em bị 

THA nặng có biểu hiện bệnh não do THA với nhiều biến chứng nguy hiểm như liệt ½ người, mù, 

xuất huyết võng mạc và các di chứng thần kinh vĩnh viễn khác. Những bệnh nhân này cần được 

theo dõi liên tục tại ICU về tình trạng tim mạch, các biến chứng thần kinh và lượng nước tiểu 
[86]

. 

Không nên làm giảm HA quá nhanh ở những bệnh nhân này vì có nguy cơ tổn thương các cơ 

quan do giảm tưới máu. Các liệu pháp điều trị ban đầu nên nhằm mục đích làm giảm HA trung 

bình xuống khoảng 25% trong vòng 24 giờ đầu 
[85]

.  Nếu có điều kiện, nên đo HA động mạch 

xâm lấn cho những bệnh nhân này. Chưa có nhiều bằng chứng so sánh hiệu quả của các thuốc 

dùng trong điều trị THA ác tính cho trẻ em. Tuy nhiên, các thuốc có tác dụng nhanh, thời gian tác 

dụng ngắn là các thuốc được ưa chuộng trong cấp cứu THA ác tính.   

KẾT LUẬN  

THA ở trẻ em là một bệnh lý có tần suất mắc bệnh tăng dần. Đây là bệnh lý cần được nhìn 

nhận dưới góc độ khác so với người lớn về chẩn đoán và điều trị. Các bằng chứng về chẩn đoán 

và điều trị cần được rút ra từ các nghiên cứu lớn ở trẻ em chứ không thể áp dụng như người lớn. 

Mặc dù không có nhiều như người lớn nhưng các chứng cớ hiện tại cũng giúp nhiều trong chẩn 

đoán và điều trị THA ở trẻ em. Còn nhiều vấn đề trong THA ở trẻ em đang cần các nghiên cứu 

lớn để có thêm nhiều bằng chứng. Các nguy cơ lâu dài của THA, tác dụng có lợi và có hại của 

các thuốc hạ HA là những vấn đề lớn còn chưa có đầy đủ bằng chứng trong THA ở trẻ em.  
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Bảng 18: Các thuốc dùng trong điều trị kéo dài THA ở trẻ em 

Nhóm Thuốc Liều Khoảng liều Bằng chứng FDA chấp thuận 

cho trẻ em 

Ức chế men 

chuyển 

Benazepril Khởi đầu 0.2 mg/kg/ngày  có thể dùng tới  10 mg/ngày 

Tối đa: 0.6 mg/kg/ngày có thể dùng tới  40 mg/ngày 

1 lần/ ngày RCT + 

Captopril Khởi đầu 0.3–0.5 mg/kg/lần 

Toái ña: 6 mg/kg/ngaøy 

3 lần/ ngày RCT, CS - 

Enalapril Khởi đầu 0.08 mg/kg/ngày  có thể dùng tới  5 mg/ngày 

Tối đa: 0.6 mg/kg/ngày có thể dùng tới  40 mg/ngày  

1-2 lần/ ngày RCT + 

Fosinopril Trẻ > 50 kg: Khởi đầu: 5–10 mg/ngày 

Toái ña: 40 mg/ngaøy 

1 lần/ ngày RCT + 

Lisinopril Khởi đầu 0.07 mg/kg/ngày  có thể dùng tới  5mg/ngày 

Tối đa: 0.6 mg/kg/ngày có thể dùng tới  40 mg/ngày 

1 lần/ ngày RCT + 

Quinapril Khởi đầu 5-10 mg/ngày   

Toái ña: 80mg/ngaøy  

1 lần/ ngày RCT, EO - 

Ức chế thụ 

thể 

Irbesartan 6–12 tuổi: 75–150 mg/ngaøy 

 13 tuổi: 150–300 mg/ngày 

1 lần/ ngày CS + 

Losartan Khởi đầu 0.7 mg/kg/ngày  có thể dùng tới  50 mg/ngày 

Tối đa: 1.4mg/kg/ngày có thể dùng tới  100 mg/ngày 

1 lần/ ngày RCT + 

Chẹn alpha và 

beta 

Labetalol Khởi đầu 1-3 mg/kg/ngày   

Tối đa: 10-12 mg/kg/ngày có thể tới  1200 mg/ngày 

2 lần/ ngày CS, EO - 

Chẹn beta Atenolol Khởi đầu 0.5-1 mg/kg/ngày   

Tối đa: 2 mg/kg/ngày có thể dùng tới  100 mg/ngày 

1-2 lần/ ngày CS - 

Bisoprolol/HCTZ Khởi đầu 2.5/6.25 mg/ngày   

Toái ña: 10/6.25 mg/ngaøy 

1 lần/ ngày RCT - 

Metoprolol Khởi đầu 1-2 mg/kg/ngày   

Tối đa: 6 mg/kg/ngày có thể dùng tới  200 mg/ngày 

1 lần/ ngày CS - 

Propranolol Khởi đầu 1-2 mg/kg/ngày   

Tối đa: 4 mg/kg/ngày có thể dùng tới  640 mg/ngày 

1-2 lần/ ngày RCT, EO + 

Ức chế calci Amlodipine 6-17 tuổi: 2.5-5mg/ngày 1 lần/ ngày RCT + 

Felodipine Khởi đầu 2.5 mg/ngày   

Toái ña: 10 mg/ngaøy  

1 lần/ ngày RCT, EO - 
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Isradipine Khởi đầu 0.15-0.2 g/kg/ngày   

Tối đa: 0.8 mg/kg/ngày có thể dùng tới  20 mg/ngày 

3-4 lần/ ngày CS - 

Nifedipine phóng 

thích kéo dài 

Khởi đầu 0.25-0.5mg/kg/ngày   

Tối đa: 3 mg/kg/ngày có thể dùng tới  120 mg/ngày 

1-2 lần/ ngày CS - 

Ức chế trung 

ương 

Clonidine Trẻ > 12 tuổi. Khởi đầu: 0.2mg/ngày   

Toái ña: 2.4 mg/ngaøy  

2 lần/ ngày EO + 

Lợi tiểu  HCTZ Khởi đầu 1mg/kg/ngày   

Tối đa: 3 mg/kg/ngày có thể dùng tới  50 mg/ngày 

1 lần/ ngày EO + 

Chlorthalidone Khởi đầu 0.3mg/kg/ngày   

Tối đa: 2 mg/kg/ngày có thể dùng tới  50 mg/ngày 

1 lần/ ngày EO - 

Furosemide Khởi đầu 0.5-2mg/kg/lần   

Toái ña: 6 mg/kg/ngaøy  

1-2 lần/ ngày EO - 

Spironolactone Khởi đầu 1mg/kg/ngày   

Tối đa: 3.3 mg/kg/ngày có thể dùng tới  100 mg/ngày 

1-2 lần/ ngày EO - 

Triamterene Khởi đầu 1-2mg/kg/ngày   

Tối đa: 3-4mg/kg/ngày có thể dùng tới  300 mg/ngày 

2 lần/ ngày EO - 

Amiloride Khởi đầu: 0.4-0.625mg/kg/ngày   

Toái ña:20 mg/ngaøy 

1 lần/ ngày EO - 

Ức chế alpha 

ngoại vi 

Doxazosin Khởi đầu: 1mg/ngày   

Toái ña: 4 mg/ngaøy  

1 lần/ ngày EO - 

Prazosin Khởi đầu 0.05-0.1mg/kg/ngày   

Toái ña: 0.5 mg/kg/ngaøy  

3 lần/ ngày EO - 

Terazosin Khởi đầu 1mg/ ngày   

Toái ña: 20mg/ngaøy  

1 lần/ ngày EO - 

Dãn mạch Hydralazine Khởi đầu 0.75mg/kg/ngày   

Tối đa: 7.5 mg/kg/ngày có thể dùng tới  200 mg/ngày 

4 lần/ ngày EO + 

Minoxidil Trẻ < 12 tuổi: Khởi đầu 0.2mg/kg/ngày. Tối 

ña:50mg/ngaøy  

Trẻ 12 tuổi: Khởi đầu 5mg/ngày. Tối đa: 100mg/ngày 

1-3 lần/ ngày CS, EO + 

RCT: thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát; EO: ý kiến của chuyên gia; CS: thử nghiệm hàng loạt ca 
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Bảng 19: Các thuốc dùng trong điều trị THA nặng 

Thuốc Loại Liều  Đường dùng Chú ý 

Thường dùng nhất  

Esmolol Chẹn beta 100–500 µg/kg/phuùt  TTM Thời gian tác dụng rất ngắn, nên truyền liên tục. 

Có thể gây nhịp chậm và tụt HA ở trẻ em.  

Hydralazine Dãn mạch 0.2–0.6 mg/kg/lần  TM, TB Nên cho lập lại mỗi 4 giờ khi dùng bolus. 

Labetalol Cheïn alpha và beta Bolus: 0.2-1 mg/kg/laàn, toái ña 

40mg/laàn 

Truyền 0.25-3mg/kg/giờ 

TM, TTM Chống chỉ định tương đối ở bệnh nhân suyễn và 

suy tim 

Nicardipine Ức chế kênh calci 1-3 µg/kg/phuùt TTM Có thể gây nhịp nhanh do phản xạ. 

Sodium 

nitroprusside 

Dãn mạch 0.5-10 µg/kg/phuùt TTM Theo dõi nồng độ cyanide khi dùng kéo dài > 

72giờ hoặc suy thận hoặc dùng chung với sodium 

thiosulfate. 

Thuốc ít dùng hơn  

Clonidine Ức chế alpha trung 

ương 

0.05–0.1 mg/lần, có thể lặp lại, 

toái ña 0.8mg  

Uống  Tác dụng phụ gồm khô miệng và buồn ngủ  

Enalaprilat Ức chế men chuyển 0.05-0.1 mg/kg/lần, tối đa 

1.25mg/laàn  

TM Có thể gây hạ HA kéo dài, suy thận cấp, đặc biệt 

ở trẻ sơ sinh.  

Fenoldopam Đồng vận thụ thể 

dopamine 

0.2-0.8 µg/kg/phuùt TTM Gây tụt HA qua các thử nghiệm lâm sàng ở trẻ < 

12 tuổi.  

Isradipine Ức chế kênh calci 0.05-0.1 mg/kg/lần Uống   

Minoxidil  Dãn mạch 0.1-0.2 mg/kg/lần Uống  Thuốc dãn mạch đường uống có tác dụng kéo 

dài. 

 



Khuyến cáo của Hội Tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị, dự phòng TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI LỚN 

 

 323 

Bảng 20: Thuốc điều trị cấp cứu cơn THA ở trẻ em 

Thuốc Nitroprusside Diazoxide Hydralazine Labetalol Nifedipine Phentolamine 

Liều 

khởi đầu 

0.5 µg/kg/p 3-5 mg/kg 

(toái ña: 

150mg/lieàu  

0.1-0.5 

mg/kg (toái 

ña: 20mg) 

0.25mg/kg 

(toái ña: 3-

4mg/kg) 

0.25–0.5 

mg/kg (toái 

ña 20mg) 

0.1 mg/kg/laàn 

Đường 

dùng 

TTM TM nhanh  TTM trong 

15-30 phút 

TTM, BN 

nằm 

Ngậm 

dưới luỡi 

TM 

Khởi 

phát tác 

dụng 

Ngay lập tức Vài phút  30 phút 5 phút 15-30 

phút 

Ngay lập tức  

Khoảng 

thời gian 

lặp lại 

hoặc 

tăng liều  

30–60 phút 15- 30 

phút 

10 phút 10 phút  30 -60 

phút  

30 phút  

Thời 

gian tác 

dụng  

Chỉ trong khi 

truyền  

4-12 giờ  4-12 giờ Đến 24 

giờ  

6 giờ  30–60 phút  

Tác 

dụng 

phụ  

Nhức đầu, 

đau ngực, 

đau bụng 

Tăng 

đường 

huyết, tăng 

uric máu 

Nhịp 

nhanh, 

nhức đầu, 

ói, phừng 

mặt. 

Khó chịu 

đường tiêu 

hoá, an 

thần, nhức 

đầu 

Buồn 

ngủ, 

phừng 

mặt, nôn 

Nhịp nhanh, 

đau bụng  

 

Bảng 21: Các thuốc dùng trong điều trị khẩn cấp THA ở trẻ em 

Thuốc  Nifedipine Captopril Minoxidil 

Liều  0.25–0.5 mg/kg 

 

<6 tháng: 0.05–0.5 mg/kg 

> 6 tháng: 0.3–2.0 mg/kg 

2.5–5.0 mg 

 

Đường dùng  Nhỏ giọt dưới lưỡi Uống Uống 

Thời gian bắt đầu tác 

dụng 

15-30 phút 15-30 phút 2 giờ 

Thời gian tác dụng 6 giờ 8- 12 giờ 12 giờ 
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